kết quả giám sát phòng chống sốt rét

 tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam  tháng 10/2005

i. Đặt vấn đề:

Theo số liệu thống kê tình hình sốt rét 9 tháng đầu năm 2005 của Viện sốt rét-KST-CT Quy Nhơn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (MT-TN ): bệnh nhân sốt rét (BNSR)  giảm 28%, sốt rét ác tính (SRAT) giảm 29,08%, tử vong sốt rét (TVSR) giảm 64,29% so với cùng kỳ 2004. Tuy nhiên tại một số tỉnh và huyện tình hình sốt rét vẫn có nguy cơ lan truyền cao hoặc biến động phức tạp khó quản lý; một trong những vấn đề dẫn đến nguy cơ gia tăng nhiễm bệnh và tử vong do sốt rét là tình hình di biến động dân (đi rừng, ngủ rẫy, giao lưu qua biên giới và cả sự di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc vào); trong đó Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam là những tỉnh miền Trung có sốt rét lưu hành quanh năm, nguy cơ truyền bệnh cao, đặc biệt tỷ lệ P.falciparum chiếm 80% cơ cấu ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) nên SRAT và TVSR vẫn có khả năng tăng cao;  một số huyện như Nam Trà My (Quảng Nam), Quảng Ninh (Quảng Bình), Hướng Hóa (Quảng Trị) bệnh nhân sốt rét không giảm hoặc giảm chậm, thậm chí xảy ra tử vong do sốt rét.

Để đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp khống chế nguy cơ gia tăng sốt rét, Viện đã cử đoàn giám sát tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam từ 23/10-3/11/2005.

ii. Nội dung giám sát:

· Phân tích số liệuBNSR, SRAT, TVSR, KSTSR 9 tháng đầu 2005.

· Khảo sát các trường hợp TVSR và công tác chẩn đoán điều trị tại các tuyến, phân tích tình hình sốt rét ở các vùng trọng điểm có TVSR và  sốt rét gia tăng.

· Xác định các nguyên nhân, vấn đề tồn tại trong công tác PCSR và đề xuất giải pháp khống chế nguy cơ mắc và TVSR 
iii. Một số đặc điểm SR Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam

3.1. Tình hình  sốt rét  2000-2004
Bảng 1: Diễn biến BNSR 3 tỉnh từ  2000-2004
	TT
	Chỉ số SR
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	So sánh 2000-2004

	1
	Quảng Bình
	8973
	7116
	5557
	5168
	4278
	-52,32

	2
	Quảng Trị
	4514
	5501
	4285
	4178
	3958
	-12,32

	3
	Quảng Nam
	4969
	8973
	6638
	6091
	5648
	+13,66


Từ 2000-2004, số BNSR, SRAT, TVSR và %KSTSR giảm dần. So sánh 2004/2000 BNSR Quảng Bình giảm 52,32%, Quảng Trị giảm 12,32%, nhưng Quảng Nam tăng 13,66%.

Bảng 2: Diễn biến tình hình TVSR 3 tỉnh từ 2000-2004
	TT
	Chỉ số SR
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	So sánh 2000-2004

	1
	Quảng Bình
	2
	3
	2
	2
	1
	-50,00

	2
	Quảng Trị
	2
	4
	3
	2
	5
	+150,00

	3
	Quảng Nam
	2
	2
	2
	0
	1
	-50,00


 TVSR giảm từ 2000-2004, riêng Quảng Trị tăng cao năm 2004 (5 ca).
3.2.Phân vùng SR can thiệp quảng Bình-Quảng Trị-Quảng nam 2005

Bảng  3: Phân vùng dịch tễ sốt rét can thiệp Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam
	TT
	Vùng sốt rét 
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Quảng Nam

	1
	Không có SRLH
	43 xã - 253.601 dân

 (30,72%)
	62 xã- 343.705 dân

 (58,40%)
	85 xã- 834.239 dân 

(58,45%)

	2
	Nguy cơ SR quay trở lại
	19 xã - 112.231 dân

 (13,59%)
	13 xã -46.506 dân

 (7,90%)
	50 xã - 349.992 dân (24,52%)

	3
	SRLH nhẹ
	42 xã - 275.904 dân 

(33,41%)
	17 xã - 82.459 dân 

(14,01%)
	9 xã - 51.550 dân

 (3,61%)

	4
	SRLH vừa
	26 xã - 105.936 dân

 (12,83%)
	21 xã-68.281 dân 

(11,60%)
	19 xã - 92.662 dân 

(6,49%)

	5
	SRLH nặng
	24 xã -77.962 dân

 (9,44%)
	23 xã - 47.580 dân

 (8,08%)
	59 xã - 98.634 dân 

(6,91%)

	
	Tổng cộng
	154 xã - 825.616 dân
	136 xã - 588.531 dân
	222 xã -1.427.117


iv. Kết quả phân tích tình hình sốt rét các tỉnh 9th năm 2005

4.1.Tình hình sốt rét  Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam 9th  2005 và 9th  2004:

Bảng 4: So sánh BNSR, SRAT, TVSR và KSTSR 5 tháng năm 2004 và 2005

	TT
	Chỉ số
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Quảng Nam

	
	
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)

	1
	BNSR
	3327
	2086
	-37,30
	3073
	2018
	-34,34
	4032
	5180
	+28,47

	2
	SRAT
	12
	8
	-33,33
	26
	5
	-76,00
	11
	7
	-36,36

	3
	TVSR
	1
	0
	(-)
	5
	0
	
	1
	1
	

	4
	%KSTSR
	1,86
	1,00
	-46,31
	3,60
	2,24
	39,25
	2,76
	4,35
	+57,60

	5
	SỐ KSTSR
	650
	321
	-50,61
	1227
	746
	-39,20
	1800
	3290
	+82,77

	6
	Dịch SR
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


So sánh diễn biến sốt rét 9th/2005 và 9th/2004 thấy 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị các chỉ số sốt rét giảm, nhưng tại Quảng Nam BNSR tăng 28,47%, tỷ lệ KSTSR tăng 57,60%; tuy nhiên không có dịch sốt rét xảy ra. 

4.2. Cơ cấu KSTSR 9th năm 2005

Bảng 5: Cơ cấu KSTSR 9th 2005 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam

	TT
	Loài KSTSR
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Quảng Nam

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	P.falciparum
	255
	78,22
	673
	90,21
	1967
	59,79

	2
	P.vivax
	71
	21,78
	72
	9,65
	1280
	38,91

	3
	PH (P.f+P.v)
	0
	0,00
	1
	0,14
	43
	1,30


Cơ cấu P.falciparum chiếm tỷ lệ cao tại Quảng Bình (78,22%) và Quảng Trị (90,21%), nhưng lại thấp hơn tại Quảng Nam (59,79%); cơ cấu P.vivax  chiếm tới 38,91% ở vùng sốt rét nặng,  nhiều khó khăn và khó kiểm soát BNSR như Quảng Nam là một điều kiện thuận lợi vì chủng này không có khả năng phát triển thành sốt rét ác tính.

4.3. Kết quả điều tra dịch tễ tại một số điểm cố định:

Bảng 6: Tỷ lệ KSTSR và vectơ chính ở một số điểm điều tra dịch tễ

	TT
	Tỉnh
	Điểm điều tra
	Lam XN
	KST(+)
	% KST
	Vectơ chính
	Tháng điều tra

	1
	Quảng Bình
	Ngân Thủy-Lệ Thủy
	440
	30
	6,82
	
	5/2005

	
	
	Lâm Thủy- Lệ Thủy
	270
	32
	11,85
	
	5/2005

	
	
	Trường Sơn-Quảng Ninh
	358
	33
	9,22
	
	5/2005

	
	
	Trường Xuân-Quảng Ninh
	308
	8
	2,60
	An.dirus
	9/2005(VSR)

	
	
	Phúc Trạch-Bố Trạch
	363
	0
	0
	
	9/2005(VSR)

	2
	Quảng Trị
	Cam Chính-Cam Tuyền
	82
	8
	3,79
	
	7/2005

	
	
	Dak R«ng-Dak Rông
	524
	2
	0,38
	
	7/2005

	
	
	Thanh-Hướng Hóa
	502
	34
	6,77
	
	7/2005

	
	
	Dak R«ng-Dak Rông
	446
	8
	1,97
	An.minimus
	9/2005 (VSR)

	
	
	Thanh-Hướng Hóa
	398
	10
	2,51
	An.minimus
	9/2005 (VSR)

	3
	Quảng Nam
	Trà Dơn-Nam Trà My
	418
	17
	4,07
	An.minimus
	9/2005 (VSR)

	
	
	Trà cang-Nam Trà My
	314
	25
	7,96
	An.minimus
	9/2005 (VSR)


Nhiều điểm điều tra dịch tễ, tỷ lệ KSTSR còn cao, có điểm 11,85%; nhiều điểm có An.minimus, nhưng An.dirus chỉ phát hiện được ở xã Trường Xuân. Kết quả này cho thấy mầm bệnh, trung gian truyền bệnh và nguy cơ lan truyền sốt rét trong cộng đồng vẫn còn cao và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát chặt chẽ. 

v. phân tích tình hình SR tại một số huyện Trọng điểm 9th/2005

5.1.Tình hình sốt rét ở một số huyện trọng điểm 9 tháng/2005 :

Bảng 7: So sánh chỉ số sốt rét 9th 2004 và 9th 2005 tại các tỉnh  Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam
	TT
	Chỉ số
	Lệ Thủy-Quảng Bình
	Hướng Hóa-Quảng Trị
	Nam Trà My-Quảng Nam

	
	
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)
	9th 04
	9th 05
	(+), (-)

	1
	BNSR
	540
	313
	-42,03
	1693
	998
	-41,05
	1878
	3492
	+85,94

	2
	SRAT
	3
	0
	-
	4
	1
	-3 ca
	4
	4
	-

	3
	TVSR
	0
	0
	-
	1
	0
	-
	1
	1
	-

	4
	%KST
	1,60
	0,64
	-60,00
	7,89
	4,73
	-40,05
	3,49
	6,48
	+85,67

	5
	SỐ KST
	94
	43
	-54,26
	679
	384
	-43,45
	1073
	2661
	+147,99

	6
	Dịch 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



BNSR, SRAT và TVSR tại Lệ Thủy (Quảng Bình) và Hướng Hóa (Quảng Trị) 9th 2005 giảm so với cùng kỳ. Tại huyện Nam Trà My, 9th 2005 BNSR tăng 85,94%, %KSTSR tăng 85,67%.

5.2. Đặc điểm tình hình sốt rét Nam Trà My 9th năm 2005

5.2.1. Đặc điểm hành chính và hệ thống y tế

Bảng 8: Đặc điểm về hệ thống y tế và dân tộc ở Nam Trà My

	TT
	Xã
	Dân số
	Số thôn
	Số nóc
	YTTB
	Dân tộc

	1
	Trà Linh
	2251
	4
	24
	12
	Cà Dong, Xê đăng

	2
	Trà Nam
	2550
	5
	32
	13
	Cà Dong, Xê đăng

	3
	Trà Cang
	3064
	7
	34
	16
	Cà Dong, Xê đăng

	4
	Trà Vinh
	2007
	4
	14
	11
	Cà Dong, Xê đăng

	5
	Trà Vân
	1799
	3
	21
	10
	Cà Dong

	6
	Trà Don
	1557
	3
	14
	10
	Cà Dong

	7
	Trà Tập
	2037
	4
	18
	10
	Cà Dong

	8
	Trà Mai
	1736
	3
	24
	10
	Cà Dong, Kinh

	9
	Trà Leng
	1687
	4
	20
	12
	M’N«ng

	10
	Trà Dơn
	2864
	6
	40
	16
	Cà Dong, Kinh

	
	Tổng
	21552
	43
	241
	120
	


Huyện Nam Trà My có 10 xã, đều nằm trong vùng sốt rét lưu hành nặng, có tình hình sốt rét dai dẳng và diễn biến phức tạp. Đặc điểm hành chính thôn ở đây rất khác với những huyện khác;  trong các thôn này, phân bố dân cư lại theo đơn vị nóc, mỗi nóc được xem như một đơn vị hành chính cách xa nóc khác 2-3km, giao thông đi lại rất khó khăn. Các nóc đều ở trên các đỉnh núi, người dân sống trên các đỉnh núi, trồng trọt tại vùng thấp hoặc tại các rẫy xa nóc, còn tại nóc họ nuôi gà, vịt, heo. Mỗi thôn có trung bình  6 nóc, mỗi nóc có khoảng 90-100 người. Về hệ thống y tế, tất cả các xã đều có trạm y tế và điểm kính hiển vi nhưng chất lượng hoạt động yếu. Số YTTB cao hơn những xã của những huyện khác. Trung bình tại các xã của những huyện khác có 1-2 YTTB, nhưng tại các xã của huyện Nam Trà My mỗi thôn có trung bình 3 YTTB, tuy nhiên chất lượng hoạt động chưa cao. Đồng bào dân tộc Cà dong, Xê đăng còn lạc hậu, vẫn còn cúng bái, không ngủ màn….

5.2.2. Tình hình sốt rét huyện Nam Trà My 9th 2005

Bảng 9: So sánh BNSR huyện Nam Trà My 9th 2005 và 9th 2004

	TT
	Chỉ số
	9th năm 2004
	9th năm 2005
	(+), (-)

	1
	BNSR
	1878
	3492
	+85,94

	2
	SRAT
	4
	4
	(-)

	3
	TVSR
	1
	1
	(-)

	4
	%KSTSR
	3,49
	6,48
	+85,67

	5
	SỐ KSTSR
	1073
	2661
	+147,99

	6
	Dịch SR
	0
	0
	0


So sánh cùng kỳ, 9th 2005 BNSR huyện Nam Trà My tăng 85,94%, %KSTSR tăng 85,67%.

5.2.3. Phân tích BNSR theo xã:

Bảng 10: Phân tích BNSR theo các xã của huyện Nam Trà My

	TT
	Xã
	9th năm 2004
	9th năm 2005
	(+), (-)

	1
	Trà Linh
	10
	89
	+790,00

	2
	Trà Nam
	154
	322
	+109,09

	3
	Trà Cang
	407
	484
	+18,92

	4
	Trà Vinh
	145
	124
	-14,43

	5
	Trà Vân
	113
	407
	+260,18

	6
	Trà Don
	143
	111
	-22,38

	7
	Trà Tập
	460
	394
	-14,35

	8
	Trà Mai
	193
	419
	+117,10

	9
	Trà Leng
	218
	541
	+148,18

	10
	Trà Dơn
	222
	601
	+170,72


Phân tích BNSR tại các xã cho thấy, chỉ có 2 xã (Trà Vinh và Trà Tập) số BNSR 9th 2005 giảm, còn lại 8 xã khác BNSR đều tăng so với cùng kỳ

5.2.4. Phân tích bệnh nhân theo tháng của huyện Nam Trà My 9th năm 2005

Bảng 11: Diễn biến BNSR theo tháng 1 đến tháng 9 năm 2005

	Tháng
	9th năm 2004
	9th năm 2005
	(+), (-)

	1
	260
	467
	+76,92

	2
	321
	255
	-20,56

	3
	319
	897
	+181,19

	4
	282
	469
	+66,31

	5
	355
	451
	+27,04

	6
	424
	713
	+68,16

	7
	678
	728
	+7,37

	8
	641
	607
	-5,30

	9
	672
	374
	-44,34%


Kết quả bảng 11 cho thấy số BNSR tăng so với cùng kỳ tháng năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 8 BNSR dao động, tăng cao tháng 6,7 sau đó giảm dần từ tháng 8, tháng 9 chỉ còn 374 BNSR, giảm 44,44% so với cùng kỳ năm 2004.

5.2.5. Hoạt động giám sát phát hiện bệnh  9th  2005 và 9th  2004  :

Bảng 12: Hoạt động giám sát phát hiện bệnh của các tuyến

	TT
	Tuyến giám sát
	Thời gian
	Số lần giám sát
	Lam phát hiện
	Phát hiện BNSR
	Phát hiện KSTSR

	1
	Tỉnh 
	9th 2004
	12
	6518
	427
	277

	
	
	9th 2005
	47
	21665
	1663
	1393

	2
	Huyện
	9th 2004
	16
	3682
	109
	51

	
	
	9th 2005
	19
	5348
	260
	162

	3
	Viện
	9th 2004
	1
	285
	
	42

	
	
	9th 2005
	6
	1447
	64
	56

	
	Tổng
	9th 2004
	29
	10.485
	536
	370

	
	
	9th 2005
	52
	28.460
	1987
	1611


Phân tích kết quả giám sát bệnh cho thấy, 9th 2005 đã có 52 lần giám sát phát hiện 1987 BNSR và 1.611 KSTSR. Trong khi đó cùng kỳ năm 2004 chỉ có 29 lần giám sát, phát hiện 536 BNSR và 370 KSTSR. Số BNSR và KSTSR qua điều tra giám sát được thống kê báo cáo đã làm tăng các chỉ số sốt rét một cách tương đối so với 9th năm 2004.    
6. Công tác chẩn đoán và điều trị:

6.1. Kết quả đánh giá kỹ năng xét nghiệm của XNV các tuyến

Bảng 13: Đánh giá kỹ năng soi phát hiện KSTSR các tuyến

	TT
	Tỉnh
	TUYẾN
	SỐ KTV kiÓm tra
	KẾT QUẢ KIỂM TRA

	
	
	
	
	GIỎI

(9-10)
	KHÁ

(7-8)
	TRUNG BÌNH

(5-6)

	
	
	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	1
	Quảng Bình
	BV Việt Nam - Cu Ba
	2
	0
	0
	2
	100
	0
	0

	
	
	BV.Lệ Thuû
	2
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	
	
	Phú Thuỷ - Lệ Thuỷ
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2
	Quảng Trị
	BV Tỉnh Quảng TrÞ
	3
	3
	100
	0
	0
	0
	0

	
	
	BV Hương Hóa
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	
	Xã Thuận
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	
	
	TTrÊn. Lao Bảo
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	3
	Quảng Nam
	BV Tỉnh Quảng Nam
	2
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	
	
	BV. Nam Trà My
	2
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	16
	11
	68,75
	2
	12,50
	3
	18,75


Kết quả đánh giá tỷ lệ soi phát hiện cho thấy tỷ lệ XNV  đạt loại giỏi chiếm 68,75%, khá 12,50%, trung bình có 2 XNV chiếm 18,75%. Cả 2 XNV này đều ở tuyến xã.

6.2. Phân tích sai sót ở các tuyến

Bảng 14: Phân tích các loại sai sót

	TT
	TỈNH
	TUYẾN
	TS LAM KIỂM TRA
	KẾT QUẢ SOI
	PHân tích SAI Sót

	
	
	
	
	Đúng
	SAI SãT CHUNG
	Sai (-)-> (+)

(+) -> (-)
	Sãt

	
	
	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	1
	Quảng Bình
	BV Việt Nam - Cu Ba
	10
	6
	60,0
	4
	10,0
	1
	40,0
	3
	30,0

	
	
	BV..Lệ Thuû
	10
	9
	90,0
	1
	10,0
	0
	0
	1
	10,0

	
	
	 Phú Thuỷ – Lệ Thuỷ
	5
	3
	60,0
	2
	40,0
	2
	40,0
	0
	0

	2
	Quảng Trị
	BV Tỉnh 
	15
	13
	86,7
	2
	13,3
	0
	0
	2
	13,30

	
	
	BV Hương Hóa
	10
	9
	90,0
	1
	10
	0
	0
	1
	10,0

	
	
	Xã Thuận
	5
	3
	60,0
	2
	40,0
	2
	40,0
	0
	0

	
	
	TT Lao Bảo
	5
	2
	40,0
	3
	40,0
	2
	40,0
	1
	10,0

	3
	Quảng Nam
	BV Tỉnh 
	10
	10
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	BV. Nam Trà My
	10
	10
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	80
	65
	81,25
	15
	18,75
	7
	46,66
	8
	53,34


Phân tích các loại sai sót cho thấy, trong 80 lam kiểm tra có 65 lam soi đúng chiếm 81,25%. Trong số 15 lam soi sai sót, có 46,66% là sai từ (-)( (+) hoặc (+)( (-)
6.3. Kết quả kiểm tra chất lượng chẩn đoán và điều trị

Bảng 15: Phân tích chất lượng chẩn đoán và điều trị các tuyến

	TT
	TỈNH
	TUYẾN KIÓM TRA
	TS BA KIỂM TRA
	KÕT QUẢ KIỂM TRA

	
	
	
	
	CHẨN §o¸n
	ĐIỀU TRỊ

	
	
	
	
	Đúng
	SAI
	Đúng
	SAI

	
	
	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	1
	Quảng Bình
	BV Việt Nam - Cu Ba
	10
	10
	100
	0
	0
	10
	100
	0
	0

	
	
	BV.

Lệ Thuỷ
	10
	10
	100
	0
	0
	10
	0
	0
	0

	2
	Quảng Trị
	BV Tỉnh Quảng Trị
	15
	15
	100
	0
	0
	9
	60,0
	6*
	40,0

	
	
	BV Hương Hóa
	15
	15
	100
	0
	0
	12
	80,0
	3*
	20,0

	3
	Quảng Nam
	BV Tỉnh Quảng Nam
	10
	10
	100
	0
	0
	10
	100
	0
	0

	
	
	BV. Nam Trà My
	14
	14
	100
	0
	0
	13
	92,8
	1
	7,2

	Tổng
	74
	74
	100
	0
	0
	64
	86,49
	10
	13,51


Ghi chó: - Điều trị SRLS bằng : CV8

Kết quả kiểm tra 74 bệnh án điều trị cho thấy 100% được chẩn đoán đúng. Về điều trị có 86,49% được điều trị trị đúngântrong 10 trường hợp điều trị sai có 6 ca ở BV tỉnh Quảng Trị, 3 ca ở BV Hướng Hóa dùng CV8 cho sốt rét lâm sàng; 1 ca ở Nam Trà My không dùng primaquin diệt giao bào.

7. Các hoạt động phòng chống vectơ

7.1. Tỉnh Quảng Bình:

· Lập kế hoạch triển khai thực hiện các chiến dịch phun tẩm: có bảng kế hoạch triển khai chiến dịch phòng chống sốt rét cụ thể, lập dự kiến đưa về cơ sở xem xét có phù hợp không và phù hợp với mục tiêu như lập kế hoạch chi tiết cho từng huyện và tập huấn  trước khi triển khai.

· Thực hiện: 2 đợt trong năm 2005.

·  
Đợt 1 (19/4-2/6/2005): phun Fendona 10 SC (30 mg/m2), tẩm ICON 2,5 SC (20mg/m2).

· Đợt 2 (3/9-6/10/2005) : bổ sung 4 huyện, mỗi huyện 2 xã bằng biện pháp tẩm màn hoặc phun ICON và Fendona, một số thôn có thể  vừa phun, vừa tẩm.
· Kết quả thực hiện: đạt 99,67% (đợt 2), 97% (đợt 1).
· Kiểm tra đánh giá và nghiệm thu: thực hiện đúng chỉ định, có biên bản nghiệm thu. 

· Điều tra véc tơ: 4 điểm không cố định (1 đợt/1năm) , kết quả:

· Thành phần Anopheles: 10 loài

· Vectơ truyền bệnh chính An. minimus chỉ có ở một số điểm điều tra và mật độ thấp.

· Giám sát tồn lưu, nhạy cảm:

· Tồn lưu: thực hiện giám sát ở 6 điểm sau 1 tháng-1,5 tháng còn tốt.

· Thử nhạy cảm: 3 điểm : phát hiện An. annularis ở Bố Trạch, Lệ Thuỷ, Quảng Bình ->  Muỗi còn nhạy với hoá chất sử dụng trong chương trình (ICON).

· Đánh giá độ bao phủ của các biện pháp: .kết quả đạt trên 95% độ bao phủ của các biện pháp phun, tẩm ; liều lượng hoá chất người/năm theo quy định của chương trình.

· Công tác quản lý hoá chất, vật tư: có sổ sách theo dõi, có kho chứa hoá chất, vật tư 

-> huyện giử hoá chất tạm thời + vật tư; thu hồi xử lý bao bì thực hiện tốt theo quy  trình.

7.2. Tỉnh Quảng Trị

· Do chỉ có một cán bộ chuyên trách côn trùng nên không có các báo cáo kết quả hoạt động cụ thể về giám sát và phòng chống véc tơ của Trung tâm Y học dự phòng tỉnh.
· Theo báo cáo kết quả PCSR chung cho thấy:

· Toàn tỉnh đã tiến hành phun tẩm vào tháng 5/2005 với kết quả cao: phun đạt 99,6% và tẩm đạt 94,3%.

· Công tác giám sát véc tơ và thử tồn lưu hóa chất đã tiến hành ở các huyện trọng điểm.

7.3. Tỉnh Quảng Nam

· Lập kế hoạch triển khai thực hiện các chiến dịch phun tẩm:

· Đã xây dựng bản kế hoạch cụ thể và chi tiết. Có phân công cán bộ phụ trách thực hiện, giám sát và kiểm tra, nghiệm thu xử lý bao bì đựng hóa chất.  Dự kiến thời gian triển khai và chỉ định đúng vùng, biện pháp phun, tẩm cho từng địa phương.

· Có kế hoạch phân bổ kinh phí, hoá chất, dụng cụ, trang thiết bị cả năm cho từng địa phương.

· Kết quả thực hiện các chiến dịch phun tẩm hoá chất: trong năm 2005 thực hiện phun tẩm 2 đợt (đợt 1 vào tháng 2 và đợt 2 vào tháng 7).

· Chỉ định thực hiện: 25 xã nguy cơ cao chỉ định phun 2 đợt/năm bằng phun Fendona (30 mg/m2), tẩm ICON (20 mg/m2); riêng Nam Trà Mi cả 2 đợt đều phun tồn lưu; dân số bảo vệ: 221.610  lượt vùng.
· Trong quá trình thực hiện có phân công cán bộ giám sát tập trung chủ yếu ở huyện Nam Trà Mi; đội phun tẩm gồm y tế xã, y tế thôn đã qua tập huấn kỹ thuật phun, tẩm và triển khai đúng thời gian, địa điểm và biện pháp theo kế hoạch.

· Kết quả phun tẩm đạt trên 95% hầu hết ở các huyện, có lập đội kiểm tra, xử lý bao bì. Tại Nam Trà Mi còn sót một số nhà do nhà dân làm mới trong chương trình kiên cố hoá nhà cửa 134, 135, một số nhà học sinh làm sau khi phun, nhà bán quán không chịu phun; để khắc phục tỉnh đã lập kế hoạch phun bổ sung những nhà mới và nhà học sinh, các nhà bán quán cần nhờ sự can thiệp của UBND xã và huyện.

· Giám sát véc tơ sốt rét: 17 điểm, 32 lượt

· Thành phần loài: 14 loài Anopheles.

· An.minimus có mặt 100% ở các lượt và điểm điều tra; mật độ An.minimus giảm hơn năm 2004 nhưng vẫn cao (0,37 C/g/người)   5 con/g/đêm nhưng tập trung ở vùng 4: 0,264 c/người/đêm 3 c/người/đêm.

· Thử tồn lưu: Khoa Côn trùng của Trung tâm PCSR tỉnh đã chọn 2 xã Trà Leng & Trà Cang (bốc thăm chọn ngẫu nhiên) nhưng không thực hiện được vì thiếu kinh phí và nhân lực. 

· Trung tâm đã phối hợp với Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn tiến hành thử nghiệm hiệu lực diệt tồn lưu của hóa chất trên tường vách tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà Mi trong tháng 9/2005, và thu được kết quả như sau:

·  
Loại tường gỗ: thử  tại 4 nhà, loài muỗi thử là   An. Aconitus, tổng muổi thử:   120, chết sau 24 giờ:  105 (tỉ lệ chết 87,5 %), tổng muỗi chứng20 (tỷ lệ chết:                     0%)                                                                                              

Như vậy tác dụng phun tồn lưu Fendona 10SC trên tường gỗ vẫn còn tốt. Ngoại trừ, có một số ít nhà, chủ nhà tự phun lấy nên tỉ lệ chết không cao khoảng 60 %. Có một số ít nhà tường tre nứa nhưng tập trung vào các nhà của các em học sinh chưa được phun nên không thể thử tồn lưu được loại tường vách này.

· Giám sát chiến dịch biện pháp:  TTPCSR tỉnh tập trung giám sát chủ yếu ở vùng có sốt rét dai dẳng Nam Trà Mi. Chất lựong phun đạt yêu cầu, tuy nhiên nhà cửa người dân quá sơ sài nên không bảo đảm cho phòng chống muỗi đốt. Bảo quản hoá chất, vật tư đúng quy định như có sổ sách theo dõi xuất, nhập vật tư, hóa chất; có kho chứa bình bơm, hoá chất, vật tư ở tỉnh và huyện; thu hồi và xử lý vỏ chai: lập hội đồng nghiệm thu và có biên bản xử lý.

vi. Kết luận và đề nghị

1. Tình hình sốt rét tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam 9th năm 2005

1.1. Tình hình sốt rét tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị năm 2000 đến 2004 có xu hướng giảm. Trong 9th 2005 BNSR, SRAT và TVSR tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị giảm so với cùng kỳ. Riêng tỉnh Quảng Nam 9th 2005 BNSR tăng 28,47%, %KSTSRtăng 85,67%, TVSR là 01 trường hợp (cùng kỳ 01 trường hợp)

1.2. Nguy cơ lan truyền vẫn còn (mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn, nhiều điểm điều tra có tỷ lệ KSTSR cao, vẫn có sự hiện diện của An.minimus và An.dirus ở một số điểm điều tra.

1.3. SRAT và TVSR giảm so với cùng kỳ năm 2004.

2. Các hoạt động phòng chống sốt rét:

2.1. Công tác chẩn đoán và điều trị:

· Kiểm tra 16 XNV, 80 lam : tỷ lệ soi đúng 81,25%. Trong số 15 lam soi sai sót, có 46,66% là sai từ (-)( (+) hoặc (+)( (-).
· Tỷ lệ điều trị đúng theo phác đồ  86,49% , điều trị sai có 10 trường hợp điều trị sai (dùng CV8 cho sốt rét lâm sàng; không dùng primaquin diệt giao bào).

2.2. Công tác phòng chống vectơ:


Các tỉnh đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện đúng theo quy định của chương trình, việc quản lý hóa chất, thanh lý vỏ chai đúng nguyên tắc. Muỗi vẫn còn nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng (ICON, Quảng Bình), tồn lưu của Fendona 10SC trên tường gỗ sau 2 tháng vẫn còn đảm bảo); tuy nhiên với cấu trúc nhà cửa sơ sài như Quảng Nam biện pháp phun tồn lưu hóa chất toàn bộ khó đảm bảo hiệu quả phòng chống muỗi đốt.

3.  Nguyên nhân tăng sốt rét ở Quảng Nam:

Sự gia tăng BNSR 9th 2005 so với cùng kỳ có tính tương đối, nguyên nhân do gia tăng số lần giám sát (29/52) đã phát hiện nhiều BNSR (530/1987). Số BNSR và KSTSR qua điều tra giám sát được thống kê bào cáo đã làm tăng các chỉ số sốt rét một cách tương đối so với 9th năm 2004.    

4. Các giải pháp ưu tiên trong thời gian tới:

4.1. Giám sát vùng trọng điểm:

Tập trung các hoạt động PCSR vào các vùng trọng điểm từ đây đến cuối năm 2005 bao gồm các huyện có mùa cao của bệnh, đặc biệt chú ý huyện Nam Trà My-Quảng Nam. Trong đó chú trọng phát hiện và quản lý ký sinh trùng tại cộng đồng.

4.2. Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị:

TTPCSR và Bệnh viện tỉnh phối hợp  giám sát chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các tuyến, cần điền vào mẫu Phiếu theo dõi toàn bộ các trường hợp SRAT hoặc TVSR và chuyển gấp cho Viện để kịp thời xử lý.

4.3.Về phòng chống vectơ 

· Nam Trà Mi nhà cửa của người dân nhỏ, thấp và vách thưa, nên hiệu quả phun tồn lưu hóa chất không được cao; trong khi đó lượng hoá chất sử dụng dưới mức quy định (4 ml Fendona/ người/ đợt thấp hơn so với 4,5 ml/người/đợt).
· Tuy tỷ lệ  có màn và ngủ màn còn thấp, nhưng người dân có tập quán ngủ rẫy dài ngày trong mùa vụ.

Vì vậy đề nghị cho kết hợp vừa phun, vừa tẩm tại các xã trọng điểm sốt rét của huyện Nam Trà Mi trong các chiến dịch phun, tẩm sau.

4.4. Đào tạo lại nhân viên y tế nóc, quản lý sốt rét tại hộ gia đình:


Do địa bàn nam Trà My khác với những khu vực khác (YTTB không thể quản lý BNSR trên địa bàn thôn quá nhiều và phức tạp) nên sẽ phải tập trung đào tạo thêm 100 y tế thôn bản phục vụ tại các nóc để quản lý sốt rét tận hộ gia đình.

4.5. Phát huy vai trò Y tế xã và YTTB: 

·  Y tế xã và nhân viên y tế thôn bản tăng cường phát hiện và điều trị bệnh tại các cụm dân cư xa trạm y tế, đặc biệt quản lý các đối tượng đi rừng và ngủ rẫy. Cần tăng cường biện pháp tự điều trị với các trường hợp làm ăn xa cơ sở y tế để hạn chế khả năng biến chứng do sốt rét.

· Phát huy vai trò điểm kính hiển vi xã trong phát hiện KSTSR để phục vụ cho việc điều trị tích cực BNSR.

· Riêng tại nam Trà My sẽ đào tạo bổ sung để phủ kín YTTB đến tận nóc, số Y tế nóc này sẽ chịu trách nhiệm quản lý BNSR trực tiếp tại nóc và hộ gia đình.

4.6. Tiếp tục tăng cường công tác TTGD:

Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với từng cộng đồng, nâng cao hiệu quả của truyền thông trực tiếp để thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng về phòng chống bệnh sốt rét.

                                                               Ngày 20/11/2005

                                        TS. Triệu Nguyên Trung, TS. Hồ Văn Hoàng
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